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ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG HUYẾT ÁP LÊN TÌNH TRẠNG 
RỐI LOẠN GIẤC NGỦ BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH LỌC MÁU CHU KỲ 

 
Lê Việt Thắng - Bệnh viện 103 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu thực hiện trên 200 bệnh nhân suy thận 

mạn tính lọc máu chu kỳ và 40 người khỏe mạnh làm 
nhóm chứng. Đánh giá tình trạng rối loạn giấc ngủ dựa 
vào chỉ số Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI. Kết 
quả cho thấy có 95,5 % bệnh nhân có chất lượng giấc 
ngủ kém (PSQI ≥ 5), nhóm bệnh nhân có chỉ số PSQI 
trung bình là 10,83 ± 3,38 tăng có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm chứng 0,73 ± 0,59, (p<0,001). Số bệnh nhân 
tăng huyết áp chiếm 85,5%. Nhóm bệnh nhân tăng 
huyết áp có chỉ số PSQI cao hơn nhóm bệnh nhân 
không tăng huyết áp có ý nghĩa với p < 0,05. Tăng 
huyết áp có thể là một trong những nguyên nhân gây 
rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu 
chu kỳ. 

Từ khóa: suy thận mạn, lọc máu chu kỳ, tăng 
huyết áp, rối loạn giấc ngủ. 

SUMMARY 
Two hundred (n=200) chronic renal failure patients 

treating with maintenance hemodialysis and 40 healthy 
people as control group were used in the study. 
Pittsburgh Sleep Quality Index – PSQI was measured 
to confirm sleep disorder. The results showed rate of 
poor sleep patients is 95.5% (PSQI ≥ 5), evarage PSQI 
of patient group is 10.83 ± 3.38, significantly increased 
compared to that of control group (0.73 ± 0.59), 
p<0.001. Ratio of hypertensive patients is 85.5%. PSQI 
of hypertensive group is significantly higher than that of 
non-hypertension, p< 0.05. Hypertension maybe is one 
of causes leading to sleep disorder in chronic renal 
failure patients treating with maitenance hemodialysis. 

Keywords: chronic renal failure, maintenance 
hemodialysis, hypertension, sleep disorder. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Rối loạn giấc ngủ là tình trạng bệnh lý phổ biến ở 

những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính trong đó có bệnh 
nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 
máu chu kỳ có tỉ lệ rối loạn giấc ngủ cao. Chỉ số lượng 
giá chất lượng giấc ngủ Pittsburgh (Pittsburgh Sleep 
Quality Index - PSQI) được sử dụng phổ biến nhất để 
đánh giá tình trạng rối loạn giấc ngủ ở những bệnh 
nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Rối loạn giấc 
ngủ ở nhóm bệnh nhân này liên quan đến nhiều yếu tố 
trong đó kể đến tình trạng thiếu máu, tăng huyết áp, 
viêm... Việt Nam cũng có một số công trình nghiên cứu 
về tình trạng rối loạn giấc ngủ, nhưng chưa có công 
trình nào sử dụng chỉ số PSQI để đánh giá tình trạng 
rối loạn giấc ngủ, cũng như mối liên quan giữa rối loạn 
giấc ngủ và tình trạng huyết áp của bệnh nhân. Chúng 
tôi nghiên cứu đề tài “ảnh hưởng của tăng huyết áp 
đến tình trạng rối loạn giấc ngủ bệnh nhân suy thận 
mạn tính lọc máu chu kỳ” với 2 mục tiêu:  

Khảo sát tình trạng rối loạn giấc ngủ ở bệnh nhân 
suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. 

Xác định liên quan giữa tăng huyết áp với rối loạn 
giấc ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu 
kỳ. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu gồm 200 bệnh nhân suy thận 

mạn tính được thận nhân tạo chu kỳ tại khoa Thận và 
Lọc máu viện Quân y 103 và Khoa thận nhân tạo Bệnh 
viện Bạch Mai. Nhóm chứng gồm 40 người khoẻ mạnh 
được chọn ngẫu nhiên, tương đồng về giới, tuổi, nghề 
nghiệp. 

+ Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 
Nhóm bệnh nhân suy thận mạn tính do nhiều 

nguyên nhân khác nhau như viêm cầu thận mạn tính, 
viêm thận bể thận mạn tính, đái tháo đường…lọc máu 
chu kỳ sử dụng quả lọc có hệ số siêu lọc thấp F6.  

Những bệnh nhân này đều được lọc tuần 3 buổi, 
thời gian lọc tính theo yêu cầu đạt cuộc lọc hiệu quả 
Kt/V ≥1,2.  

Các bệnh nhân đều được điều trị các rối loạn các 
cơ quan theo chung một phác đồ. 

+ Tiêu chuẩn loại trừ:  
Bệnh nhân không được sử dụng liên tục quả lọc F6.  
Bệnh nhân có tổn thương não thực thể hoặc có tình 

trạng rối loạn giấc ngủ trước khi bị bệnh thận.  
Bệnh nhân không đồng ý cho nghiên cứu.  
+ Nhóm chứng: những người khỏe mạnh, tình 

nguyện tham gia nghiên cứu. 
2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1. Thiết kế nghiên cứu:  
Tiến cứu, mô tả cắt ngang, so sánh kết quả giữa 2 

nhóm. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 
+ Bệnh nhân được hỏi bệnh, khám xét lâm sàng 

đầy đủ.  
+ Chẩn đoán tăng huyết áp theo JNC 7: HA tâm 

thu ≥ 140mmHg và/hoặc HA tâm trương ≥ 90 mmHg: 
đo theo phương pháp Korottkof, sau hai lần đo cách 
nhau ít nhất 2 phút. 

+ Bảng câu hỏi PSQI bao gồm 07 yếu tố của chất 
lượng giấc ngủ, mỗi câu hỏi thuộc một phương diện sẽ 
dao động từ 0 đến 3 điểm, tổng điểm của 7 yếu tố là từ 
0 đến 21 điểm. Điểm tổng lớn hơn hoặc bằng 5 sẽ cho 
thấy có rối loạn chất lượng giấc ngủ, mức điểm càng 
cao thì chất lượng giấc ngủ càng thấp. Điểm PSQI < 5 
cho thấy bệnh nhân không rối loạn giấc ngủ. 

+ Đánh giá 7 yếu tố thành phần trong bảng điểm 
PSQI: 

- Yếu tố 1: chất lượng giấc ngủ chủ quan là câu 
hỏi 9. 
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- Yếu tố 2: khoảng thời gian để đi vào giấc ngủ câu 
hỏi 2 và 5a. 

- Yếu tố 3: độ dài giấc ngủ là câu hỏi 4. 
- Yếu tố 4: hiệu quả giấc ngủ theo thói quen là câu 

hỏi 1, 3 và 4. 
- Yếu tố 5: các yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ là 

câu hỏi 5b – 5j. 
- Yếu tố 6: việc sử dụng thuốc ngủ là câu hỏi 6. 
- Yếu tố 7: những bất thường về hoạt động trong 

ngày ảnh hưởng từ thời gian và chất lượng giấc ngủ là 
câu hỏi 7 và 8. 

+ Xử lý số liệu bằng phần mềm Epi. Info 6.0 và 
SPSS với việc xác định: gi̧  trị trung bình, so sánh gi  ̧
trị trung bình, tỷ lệ phần trăm. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Tình trạng rối loạn giấc ngủ nhóm bệnh 

nhân: 
Bảng 1: Phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới ở 

nhóm nghiên cứu và nhóm chứng. 
Chỉ tiêu Nhóm bệnh nhân Nhóm chứng 

Tuổi 40,87±13,59 41±7,67 
Nam / Nữ 2,96 : 1 3 : 1 

Thời gian lọc máu (Tháng) 48,09 ± 37,22  
Nhận xét: Nhóm chứng và nhóm nghiên cứu có độ 

tuổi trung bình khác nhau không có ý nghĩa thống kê, p 
> 0,05.  

Tỷ lệ nam/nữ ở cả nhóm chứng và nhóm nghiên 
cứu cũng khác nhau không có ý nghĩa thống kê với p > 
0,05. 

Bảng 2: Tình trạng huyết áp ở nhóm nghiên cứu. 
Đặc điểm Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) 

Tăng huyết áp 171 85,5 
Không tăng huyết áp 29 14,5 

Tổng số 200 100 
Nhận xét: Chỉ có 14,5% bệnh nhân không tăng 

huyết áp. Số bệnh nhân tăng huyết áp chiếm tới 85,5% 
Bảng 3: Chỉ số PSQI ở nhóm nghiên cứu và nhóm 

chứng 
Chỉ tiêu Nhóm bệnh nhân Nhóm chứng P 
PSQI 10,83±3,38 0,73±0,59 <0,001 
 
Nhận xét: Bệnh nhân nhóm nghiên cứu có chỉ số 

PSQI trung bình cao có ý nghĩa thống kê so với nhóm 
chứng với p < 0,001. 

Bảng 4: Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn giấc ngủ. 
Chỉ tiêu Số bệnh nhân Tỷ lệ % 

PSQI ≥ 5 191 95,5 
PSQI < 5 09 4,5 

Tổng 200 100 
Nhận xét: Bệnh nhân rối loạn giấc ngủ chiếm 

95,5%, chỉ co 4,5% bệnh nhân có giấc ngủ tốt. 
Bảng 5: Đặc điểm 7 yếu tố của PSQI ở nhóm bệnh 

nhân và nhóm chứng 

Các yếu tố của PSQI 
Nhóm 

bệnh nhân 
(n= 200) 

Nhóm 
chứng 

(n = 40) 
p 

Chất lượng giấc ngủ chủ quan 1,260,84 0,150,36 <0,01 
Khoảng thời gian vào giấc ngủ 1,600,88 0,650,53 <0,01 

Độ dài của giấc ngủ 1,341,16 0,380,49 <0,01 

Hiệu quả của giấc ngủ  
theo thói quen 1,341,15 0,150,36 <0,01 

Yếu tố bất lợi ảnh hưởng 
tới giấc ngủ 1,360,59 0,950,45 <0,01 

Sử dụng thuốc ngủ 0,320,66 0  
Bất thường  

trong hoạt động ban ngày 0,760,72 0,250,44 <0,01 

Nhận xét: Điểm trung bình các yếu tố của PSQI ở 
bệnh nhân cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm 
chứng với p < 0,01. Rối loạn nặng nhất là yếu tố 2: 
khoảng thời gian vào giấc ngủ kéo dài. 

2. Liên quan giữa tăng huyết áp và đặc điểm rối 
loạn giấc ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 
máu chu kỳ. 

Bảng 6: Liên quan giữa chỉ số PSQI với tình trạng 
huyết áp ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 

Chỉ tiêu Không tăng huyết áp 
(n = 29) 

Tăng huyết áp 
(n =171) P 

PSQI 6,03  2,96 7,63  3,85 < 0,05 
Nhận xét: Cả 2 nhóm đều có giấc ngủ kém nhưng 

điểm chất lượng giấc ngủ PSQI ở nhóm tăng huyết áp 
cao hơn nhóm không tăng huyết áp có ý nghĩa thống 
kê với p< 0,05.  

Bảng 7: Liên quan giữa 7 yếu tố của PSQI với tình 
trạng huyết áp ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 

Đặc điểm RLGN Không THA 
(n=29) 

Tăng huyết 
áp (n=171) p 

Chất lượng giấc ngủ 
chủ quan 1,170,71 1,280,86 >0,05 

Khoảng thời gian đi 
vào giấc ngủ 1,240,74 1,660,90 <0,05 

Độ dài của giấc ngủ 0,971,02 1,411,18 <0,05 
Hiệu quả của giấc 
ngủ theo thói quen 0,760,99 1,111,17 >0,05 

Yếu tố ảnh hưởng tới 
giấc ngủ 1,170,38 1,370,62 <0,05 

Sử dụng thuốc ngủ 0,100,31 0,360,70 <0,05 
Bất thường trong hoạt 

động ban ngày 0,620,62 0,780,73 >0,05 

Nhận xét: Nhóm bệnh nhân tăng huyết áp có các 
giá trị trung bình của 7 yếu tố đều cao hơn nhóm 
không tăng huyết áp. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa hai nhóm không tăng huyết áp và 
tăng huyết áp xảy ra ở 4/7 yếu tố: khoảng thời gian để 
ngủ, độ dài giấc ngủ, yếu tố ảnh hưởng tới giấc ngủ và 
việc sử dụng thuốc ngủ, p < 0,05. 

BÀN LUẬN 
Chỉ số Pittsburght là một phương pháp chủ quan 

đánh giá chất lượng và các yếu tố liên quan đến giấc 
ngủ, được các nhà thận học sử dụng rỗng rãi cho các 
bệnh nhân bệnh thận mạn tính nói chung và suy thận 
mạn tính nói riêng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy: chỉ số PSQI ở nhóm bệnh nhân trung bình là 
10,83 ± 3,38, tăng cao có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm chứng 0,73 ± 0,59, p < 0,001. Trong nghiên cứu 
này chúng tôi nhận thấy có tới 95,5% bệnh nhân có chỉ 
số PSQI ≥ 5, tức là có giấc ngủ kém, chỉ có gần 5% 
bệnh nhân có chỉ số PSQI < 5, tức là có giấc ngủ tốt 
như người bình thường. Kết quả này của chúng tôi cao 
hơn các tác giả khác như: Kusleikaite N và cộng sự 
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gặp 66,7 % bệnh nhân có PSQI ≥ 5, trong một nghiên 
cứu 81 bệnh nhân; Pai MF và công sự nghiên cứu 245 
bệnh nhân có 74,4% bệnh nhân có chỉ số PSQI ≥ 5. 
Cỡ mẫu của chúng tôi lớn hơn của Kusleikaite, nhưng 
nhỏ hơn của Pai, tỷ lệ PSQI ≥ 5 của chúng tôi khác các 
tác giả khác không phải do cỡ mẫu ảnh hưởng. Chúng 
tôi cho rằng, điều kiện ăn ở sinh hoạt của bệnh nhân 
tại Việt Nam còn nhiều khó khăn, nên ảnh hưởng một 
phần vào chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân, mặc dù 
chất lượng lọc máu, kiểm so ţ các rối loạn đều tốt như 
những nghiên cứu khác. Mặt khác nỗi lo về kinh tế làm 
sao để tồn tại cũng làm bệnh nhân trong nghiên cứu 
của chúng tôi có tỷ lệ rối loạn giấc ngủ cao hơn các 
nghiên cứu khác. Trong nghiên cứu này, khi đi sâu 
phân tích từng yếu tố của chỉ số PSQI, chúng tôi nhận 
thấy các bệnh nhân nghiên cứu bị rối loạn ở tất cả các 
giai đoạn ngủ trong đêm. Sự rối loạn nặng nề nhất mà 
bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ gặp phải 
là khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ với điểm trung 
bình là 1,60 ± 0,88 (điểm 0 là bình thường và 3 là rối 
loạn nặng nhất), sau đó đến hiệu quả của giấc ngủ với 
điểm là 1,36 ± 1,15, độ dài của giấc ngủ và các yếu tố 
ảnh hưởng tới giấc ngủ có rối loạn tương đương với 
điểm là 1,34 ± 1,16 và 1,34 ± 0,59. Bất thường trong 
những hoạt động ban ngày ít bị ảnh hưởng hơn với 
điểm là 0,76 ± 0,72. Chất lượng giấc ngủ do người 
bệnh tự đánh giá có điểm 1,26 ± 0,84 và việc sử dụng 
thuốc ngủ có điểm 0,32 ± 0,66. So sánh với nhóm 
chứng chúng tôi thấy điểm các yếu tố đều lớn hơn rất 
nhiều với p < 0,01. Đây có lẽ là một tình trạng đặc biệt 
trong kiểu mất ngủ, rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân 
suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Tình trạng thiếu 
máu, tăng huyết áp, các tình trạng mắc phải của bệnh 
nhân lọc máu dài ngày như: viêm, suy dinh dưỡng, ứ 
đọng phốt ph ţ, rối loạn chuyển hoá canxi, tăng ure 
máu là nguyên nhân gây nên mất ngủ và chất lượng 
giấc ngủ kém.  

Có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về tình 
trạng tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 
máu chu kỳ. Các số liệu đều khẳng định tăng huyết áp 
là tình trạng phổ biến ở nhóm bệnh nhân này, tỷ lệ 
tăng huyết áp từ 70 đến gần 90%. Nghiên cứu của 
chúng tôi có tỷ lệ tăng huyết áp là 85,5%, không tăng 
huyết áp là 14,5%. Tăng huyết áp ảnh hưởng đến chức 
năng tim và là nguyên nhân gây suy tim ở bệnh nhân 
suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. Nhiều nghiên cứu 
cho thấy tăng huyết áp ảnh hưởng đến tình trạng và 
chất lượng giấc ngủ. Tăng huyết áp là biểu hiện phổ 
biến ở những bệnh nhân suy thận mạn tính, đặc biệt là 
giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận. Trong nghiên 
cứu của chúng tôi, tăng huyết áp có sự liên quan chặt 
chẽ với chất lượng giấc ngủ. Điểm trung bình PSQI của 
nhóm không tăng huyết áp là 6,03 ± 2,96 thấp hơn 
nhóm tăng huyết áp là 7,63 ± 3,85 với p< 0,05. Các chỉ 
số PSQI của các yếu tố đánh giá chất lượng giấc ngủ 
của bệnh nhân tăng huyết áp kém hơn hẳn bệnh nhân 
không tăng huyết áp. Chúng tôi cho rằng, tăng huyết 
áp kéo dài gây tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là hệ 
tim mạch, thần kinh gây thiếu oxy não, làm bệnh nhân 

tăng kích thích hoặc giảm hoạt động điện não, và là 
nguyên nhân gây giấc ngủ kém.  

Đã có nhiều báo cáo về mối liên quan giữa mất 
ngủ, thời gian ngủ ít, sự rối loạn nhịp thở, hội chứng 
ngừng thở khi ngủ (những loại rối loạn giấc ngủ thường 
gặp) với tăng huyết áp đồng thời cũng như là yếu tố 
nguy cơ của các bệnh lý tim mạch ở cả 2 giới, ở người 
bình thường lẫn bệnh nhân suy thận mạn tính. James 
E và cộng sự tìm hiểu tác động của mất ngủ và giấc 
ngủ ngắn với tăng huyết áp trên 4810 người đã kết 
luận rối loạn giấc ngủ có liên quan chặt chẽ với bệnh lý 
tim mạch. Ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có liên quan với 
gia tăng đáng kể nguy cơ tăng huyết áp ở độ tuổi từ 32 
đến 59 tuổi và rối loạn nhịp thở khi ngủ với tăng huyết 
áp có liên quan rõ ở người < 60 tuổi. Trong một nghiên 
cứu khác của James E và cộng sự đã phát hiện mất 
ngủ và ngủ ít là cầu nối cho mối quan hệ giữa trầm 
cảm và tăng huyết áp. Nghiên cứu về ảnh hưởng của 
rối loạn giấc ngủ trên bệnh nhân suy thận mạn tính, 
Jose de Oliveira CR nhận thấy hội chứng ngừng thở 
khi ngủ chiếm 30 – 60% bệnh nhân lọc máu chu kỳ và 
tăng huyết áp có vai trò quan trọng trong hội chứng 
ngừng thở khi ngủ và bệnh lý tim mạch. Giữa huyết áp 
tâm thu, tâm trương và huyết áp trung bình có mối 
tương quan chặt chẽ với chỉ số tắc nghẽn và thở chậm 
ngắn. Trong nghiên cứu của Stephen F. Derose về sự 
phổ biến của tăng huyết áp và hội chứng ngừng thở khi 
ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính thấy trong hội 
chứng này đơn độc có 51% bị tăng huyết áp và tăng 
lên 70,2% ở bệnh nhân suy thận mạn tính có ngừng 
thở khi ngủ. Tỷ lệ hội chứng ngừng thở khi ngủ ở bệnh 
nhân vừa tăng huyết áp vừa có bệnh thận mạn tính là 
38 – 63% và kết luận tăng huyết áp với ngừng thở khi 
ngủ liên quan chặt chẽ với nhau thúc đẩy bệnh tiến 
triển. Adeseun GA kết luận hội chứng ngừng thở khi 
ngủ liên quan với giảm oxy máu, sự đứt đoạn của giấc 
ngủ đã kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, hệ thống 
rennin-angiotensin-aldosterone hậu quả làm tăng 
huyết áp hệ thống. Từ phân tích trên chúng tôi cho 
rằng tăng huyết áp ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ 
của bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ. 

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu 200 bệnh nhân suy thận mạn tính lọc 

máu chu kỳ tại khoa Thận-Lọc máu, Bệnh viện 103 và 
khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai cùng 40 
người khoẻ mạnh làm nhóm chứng, chúng tôi rút ra 
một số nhận xét sau: 

+ Tình trạng rối loạn giấc ngủ là phổ biến ở nhóm 
bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ: chỉ số 
PSQI trung bình nhóm bệnh nhân là 10,83 ± 3,38 tăng 
có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 0,73 ± 0,59 với 
p<0,001. Tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém 
là 95,5%, tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp là 85,5%. Bảy 
yếu tố của chỉ số PSQI ở nhóm bệnh nhân đều cao 
hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.  

+ Huyết áp ảnh hưởng đến tình trạng rối loạn giấc 
ngủ ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ: 
nhóm bệnh nhân tăng huyết áp có chỉ số PSQI cao 
hơn nhóm không tăng huyết áp có ý nghĩa thống kê với 
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p < 0,05. Thời gian đi vào giấc ngủ, độ dài giấc ngủ, 
yếu tố ảnh hưởng tới giấc ngủ và việc sử dụng thuốc 
ngủ là những yếu tố ảnh hưởng nhiều có ý nghĩa ở 
nhóm bệnh nhân tăng huyết áp so với nhóm bệnh 
nhân không tăng huyết áp, p < 0,05. 
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN QUA NGƯỜI BỆNH, 

NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN VIỆT NAM – THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ NĂM 2011 
 

Nguyễn Tuấn Hưng - Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Y tế 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chăm sóc, theo dõi người bệnh là nhiệm vụ của 

bệnh viện, các hoạt động chăm sóc, theo dõi người 
bệnh do điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực hiện và 
chịu trách nhiệm. Người bệnh là trung tâm của công 
tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên 
tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn. Chăm 
sóc người bệnh trong bệnh viện bao gồm hỗ trợ, đáp 
ứng các nhu cầu cơ bản của mỗi người bệnh nhằm duy 
trì hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, ăn uống, bài tiết, tư 
thế vận động, vệ sinh cá nhân, ngủ nghỉ; chăm sóc 
tâm lý; hỗ trợ điều trị và tránh các nguy cơ từ môi 
trường bệnh viện cho người bệnh.. 

Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí là Bệnh 
viện đa khoa Hạng một trực thuộc Bộ Y tế, thời gian 
qua, Bệnh viện đã có nhiều thành tích trong công tác 
khám, chữa bệnh cho nhân dân vùng đông bắc nước 
ta, đặc biệt công tác chăm sóc toàn diện là một thế 
mạnh của Bệnh viện.  

Việc đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của 
điều dưỡng viên, hộ sinh viên tại Bệnh viện thông qua 
người bệnh, người nhà trực tiếp chăm sóc người bệnh 
là một đánh giá mang tính khách quan, giúp cho chúng 
ta tìm hiểu những mặt mạnh, mặt hạn chế của công tác 
để từ đó có sự bố trí, sử dụng điều dưỡng viên hợp lý 
và có các giải pháp khắc phục những mặt bất lợi của 
các yếu tố là góp phần vào việc tăng cường, nâng cao 
hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh của điều 
dưỡng viên. 

Với lý do đó, chúng tôi thực hiện đề tài “Đánh giá 
hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên 
qua người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện 
Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí năm 2011” nhằm các 
mục tiêu: 

1. Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của 
điều dưỡng viên qua người bệnh, người nhà người bệnh 
tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí. 

2. Đề xuất một số khuyến nghị liên quan tới tới 
công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp 

nghiên cứu định lượng và định tính. 
2. Đối tượng nghiên cứu, thời gian và địa điểm 

nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
- Điều dưỡng viên tại 15 khoa lâm sàng. 
- Người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị 

ở 15 khoa lâm sàng, được chăm sóc bởi điều dưỡng 
viên trong đội tại thời điểm nghiên cứu. 

- Số liệu thứ cấp: Các báo cáo thống kê về hoạt 
động chăm sóc người bệnh và chuyên môn của bệnh 
viện từ năm 2005 đến năm 2011. 

2.2. Thời gian nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 01 đến hết 

tháng 9 năm 2011. 
2.3. Địa điểm nghiên cứu 
Tại 15 khoa lâm sàng thuộc Bệnh viện Việt Nam 

Thụy Điển Uông Bí. 
3. Xác định cỡ mẫu, cách chọn mẫu 
- Cỡ mẫu chủ đích: gồm 119 điều dưỡng viên. 
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn cho đối tượng người 

bệnh và người nhà người bệnh bao gồm: 66 người 
bệnh và 33 người nhà người bệnh. 

- Số liệu thứ cấp: Các báo cáo, thống kê về hoạt 
động chăm sóc người bệnh và chuyên môn của bệnh 
viện do phòng Điều dưỡng, phòng Tổ chức cán bộ và 
phòng Kế hoạch tổng hợp cung cấp. 

4. Phương pháp thu thập số liệu 
- Phỏng vấn sâu dựa vào phiếu hướng dẫn phỏng 

vấn.  
- Được thu thập thông qua bộ câu hỏi được thiết kế 

sẵn bán cấu trúc. 


